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Tác động của đô thị hóa đến nghèo khổ  
và phân tầng xã hội:  
nghiên cứu trường hợp vùng ven đô Hà Nội 
 

   nguyễn duy thắng 

1. Giới thiệu 

Trong những thập niên cuối của thế kỷ 20, tốc độ đô thị hóa ở các nước đang 
phát triển ngày một tăng nhanh, đặc biệt là các nước ở khu vực châu á. Dự báo đến 
năm 2025, khoảng 4 tỷ người của các quốc gia đang phát triển sẽ sống trong khu vực 
đô thị (UNCHS/Habitat, 1996). ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa đã thực sự tăng tốc 
từ giữa những năm 90. Dự báo đến năm 2020, dân số cả nước là 103 triệu người, 
trong đó dân số đô thị là 46 triệu, chiếm 45% số dân cả nước (Bộ Xây dựng, 1999). 
Hiện nay, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố có tốc độ đô thị hóa 
nhanh nhất cả nước. Điều này được thể hiện ở tốc độ tăng dân số, tăng trưởng kinh 
tế và phát triển đô thị của hai thành phố này. Sự tăng quy mô dân số của hai thành 
phố không chỉ do dòng nhập cư từ các vùng nông thôn đến, mà còn do việc mở rộng 
lãnh thổ các thành phố ra các vùng ven đô.  

Đô thị hóa có thể hiểu là một quá trình biến đổi kinh tế-xã hội luôn đi cùng 
với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đô thị hóa vừa là kết quả vừa là điều 
kiện cần của tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là cơ sở, là nền tảng của đô thị 
hóa và là điều kiện tiên quyết để giảm nghèo. Tuy nhiên, đô thị hóa cũng có những 
tác động tiêu cực đến nghèo khổ và sự phân tầng xã hội. Đô thị hóa quá tải và không 
kiểm soát được sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo khổ của các thành phố. 

Vấn đề đặt ra là quá trình đô thị hóa tác động đến nghèo khổ và phân tầng xã 
hội đô thị như thế nào và các yếu tố tác động đó là gì? Nghiên cứu trường hợp ven đô 
Hà Nội, nơi thể hiện rõ nét nhất những tác động của đô thị hóa đến những biến đổi 
kinh tế-xã hội vùng ven đô sẽ giúp hiểu rõ vấn đề này.  

2. Mối quan hệ giữa đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế và nghèo khổ đô thị 

Thành phố có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của mỗi 
quốc gia. Nó là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, và giáo dục của một 
nước. Đối với nông thôn, thành phố là nơi vừa tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp 
vừa cung cấp cho nông dân các hàng hóa được sản xuất ở thành phố để đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, giữa nông thôn và đô thị có 
mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời.   
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Tăng trưởng kinh tế đô thị luôn là động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa 
phát triển vì nó thu hút một lực lượng lớn lao động và người nhập cư từ nông thôn. 
Ngược lại, đô thị hóa đồng nghĩa với tăng dân số đô thị là tác nhân kích thích tăng 
trưởng kinh tế.  

Tuy nhiên, do dòng di dân đến các thành phố không ngừng tăng lên dẫn đến 
tình trạng đô thị hóa quá tải, tạo ra sức ép dân số cho các thành phố. Hậu quả là tình 
trạng khan hiếm việc làm, xuống cấp cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường và tỷ lệ thất 
nghiệp ở các thành phố ngày một gia tăng.  

Quá trình đô thị hóa làm thay đổi mục đích sử dụng đất do nhu cầu mở rộng 
thành phố và xây dựng các khu đô thị mới. Từ đất canh tác được chuyển sang đất 
xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và cơ sở hạ tầng đô 
thị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thành phố. Do đó, các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp của nông dân, đặc biệt là nông dân vùng ven đô, bị thu hẹp hoặc bị mất 
đi, dẫn đến phải chuyển đổi nghề nghiệp. Điều này làm ảnh hưởng đến thu nhập và 
sự ổn định cuộc sống của người dân.  

Đối với nông dân, đất là tư liệu sản xuất để nuôi sống gia đình họ. Mất đất 
đồng nghĩa với mất đi tài sản, sinh kế và nghề nghiệp của các hộ nông dân dẫn đến 
bất bình đẳng trong phân bố tài sản và thu nhập. Để tồn tại họ buộc phải tìm nguồn 
sinh kế khác để tạo ra thu nhập thay thế cho thu nhập bị mất từ nông nghiệp. Tuy 
nhiên, trong thực tế không dễ dàng tìm được một việc làm với thu nhập ổn định 
trong một nền kinh tế đô thị có sự cạnh tranh gay gắt. Điều này lại càng khó đối với 
những người nông dân thuần túy, bởi vì họ không đáp ứng được yêu cầu của công 
việc do thiếu vốn con người (học vấn, tay nghề) và vốn xã hội (quan hệ xã hội) . Đây 
là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến nghèo khổ và tiềm ẩn một nguy cơ 
nghèo truyền kiếp. 

Cùng với việc xây dựng và mở rộng các thành phố ra các vùng ven đô, một 
quá trình đô thị hóa nghèo khổ cũng diễn ra. Bởi vì, những nông dân nghèo ở đó sẽ 
trở thành các thành viên của nhóm nghèo đô thị. Do vậy, đô thị hóa nhanh sẽ kéo 
theo đô thị hóa nghèo khổ tăng nhanh. Đây là một thách thức lớn đối với quá trình 
đô thị hóa ở các nước đang phát triển. 

Đô thị hóa phát triển dẫn đến tình trạng khan hiếm đất đô thị và thiếu nhà ở, 
đặc biệt là nhà ở cho người nghèo, làm cho giá đất và nhà ở tăng cao, khiến người 
nghèo và người thu nhập thấp không có khả năng tiếp cận đến thị trường nhà đất. 
Hậu quả là họ bị dồn ép vào các khu vực có mật độ dân cư đông đúc với điều kiện 
sống không đảm bảo hoặc bị đẩy ra xa thành phố, cách biệt với các dịch vụ xã hội và 
cô lập với mạng lưới an toàn xã hội (Nguyễn Duy Thắng, 2003). 

Tóm lại, đô thị hóa một mặt thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội đô thị 
nói riêng, mặt khác lại tạo ra sự bất bình đẳng trong phân bố tài sản (nhà, đất) và 
trong phân công lao động, dẫn đến bất bình đẳng trong phân bố thu nhập và khả 
năng tiếp cận đến các nguồn lực. Sự bất bình đẳng này làm hình thành trong xã hội 
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những lớp người giàu có thu nhập cao, sử dụng và sở hữu những tài sản có giá trị, và 
lớp người có thu nhập thấp, những người nghèo với tài sản quý giá nhất mà họ có là 
sức lao động. Hơn nữa, đô thị hóa có thể làm hình thành trong xã hội một nhóm 
nghèo mới là những người nông dân bị mất đất, mất việc làm. Họ có thể trở thành 
nguyên nhân và hậu quả của các tệ nạn xã hội.  

3. Nghiên cứu trường hợp ven đô Hà Nội  

Trong những năm gần đây, Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao và đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh. Tốc độ tăng 
GDP trung bình hàng năm khoảng 9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2002 là 
13,7 triệu đồng/người/năm (Niên giám thống kê 2002). Hiện nay, Hà Nội có 9 quận 
và 5 huyện ngoại thành với tổng số dân là 2.875.000 người, trong đó số dân nội thành 
là 1.456.724 người.  Đến năm 2020, dự kiến số dân sẽ là 5 triệu người, trong đó số 
dân nội thành là 2,5 triệu người. Các khu vực ven đô như Sài Đồng A và B, Bắc và 
Nam Thăng Long, khu Láng - Hòa Lạc sẽ trở thành các thành phố vệ tinh của Hà 
Nội và các khu công nghiệp công nghệ cao (Bộ Xây dựng, 1999). 

Trong nghiên cứu này, vùng ven đô được xác định là vùng cận kề với thành 
phố, nơi vừa có các hoạt động đô thị vừa có các hoạt động nông thôn. Các hoạt động 
kinh tế của vùng ven đô Hà Nội trước những năm 1990 chủ yếu là các hoạt động 
nông nghiệp, là nơi cung cấp nguồn thực phẩm chính cho Hà Nội. Từ sau 1990, đặc 
biệt là từ 1995 trở lại đây vùng ven đô đang trải qua quá trình đô thị hóa với tốc độ 
nhanh. Nhiều xã ven đô thuộc các huyện ngoại thành đã chuyển thành phường như 
Dịch Vọng, Phú Thượng, Nhân Chính, Yên Hòa, Định Công, Gia Thụy. Nhiều quận 
mới cũng đã được thành lập. 

Nghiên cứu này được thực hiện ở một số xã vùng ven Hà Nội là Cổ Nhuế, Gia 
Thụy, Thạch Bàn và thị trấn Sài Đồng, nơi đang chịu những tác động mạnh mẽ của 
quá trình đô thị hóa và đang trong quá trình chuyển hóa thành phường (tại thời 
điểm nghiên cứu). Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu những biến đổi kinh tế-xã 
hội của các xã dưới tác động của quá trình đô thị hóa. Trong phạm vi bài viết này chỉ 
xem xét các kết quả nghiên cứu dưới góc độ những tác động của đô thị hóa đến nghèo 
khổ và phân tầng xã hội. Trên cơ sở đó thử đề xuất những giải pháp để tránh hoặc 
giảm thiểu các tác động bất lợi của đô thị hóa đến cuộc sống của người dân, đặc biệt 
là người nghèo. 

Theo quy hoạch không gian của thành phố đến năm 2020, các xã trên sẽ 
chuyển thành phường vào cuối 2003 và sẽ trở thành các khu công nghiệp, khu dân cư 
và các thành phố vệ tinh của Hà Nội. Hiện nay đã hình thành khu công nghiệp Sài 
Đồng, bao gồm các xã Gia Thụy, Thạch Bàn và thị trấn Sài Đồng đang thu hút nhiều 
nhà đầu tư nước ngoài. Còn Cổ Nhuế là xã giáp với khu công nghiệp Bắc và Nam 
Thăng Long, hiện có gần 100 cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn xã (Phỏng vấn 
nhóm cán bộ lãnh đạo xã). Từ năm 1990 đến nay, do nhu cầu sử dụng đất của thành 
phố để xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư và các mục đích phát triển đô thị khác 
nên diện tích đất nông nghiệp của các xã trên giảm đáng kể. Theo thống kê của các 
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xã đến hết năm 2002, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi: Thạch Bàn là 21,6ha; Gia 
Thụy là 97ha (cuối năm 2003 sẽ thu hồi thêm 40ha nữa); Cổ Nhuế là 90ha; và Sài 
Đồng bị thu hồi 1,5ha đất ở do mở rộng đường quốc lộ số 5. Nhiều hộ gia đình bị thu 
hồi hết đất nông nghiệp phải chuyển đổi nghề. Các hộ chỉ bị thu hồi một phần đất 
cũng phải tìm thêm các việc làm thay thế để bù lại thu nhập bị mất từ phần đất bị 
thu hồi. Vì vậy, các hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, rau màu, trồng hoa 
và chăn nuôi đã bị giảm mạnh, kéo theo thu nhập của các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
đáng kể.  

Vấn đề đặt ra là các hộ nông dân bị thu hồi đất sẽ làm gì để có thu nhập thay 
thế cho thu nhập bị mất. Trên thực tế, các hộ bị thu hồi đất đều được đền bù thiệt 
hại. Tuy nhiên, mức đền bù rất khác nhau và thường rất thấp, thậm chí không đủ để 
đầu tư cho việc chuyển sang một nghề mới. Ví dụ, ở xã Cổ Nhuế giá đền bù cho đất 
nông nghiệp hạng 1 bị thu hồi là 10.000đ/m2 (bằng 3,6 triệu đồng/1sào), Thạch Bàn - 
19.000đ/m2 (Thảo luận nhóm nghèo xã Cổ Nhuế và số liệu thống kê xã Thạch Bàn). 
Nguyên nhân đền bù thấp chủ yếu là do giá đền bù bất hợp lý và những bất cập về 
chính sách. Dù được đền bù nhiều hay ít thì vấn đề quan trọng là ở chỗ người nông 
dân ven đô đang bị mất dần đi một phần hay toàn bộ tư liệu sản xuất của mình. Nói 
cách khác, họ bị mất đi nguồn sinh kế, nguồn thu  nhập mà ít nhất cũng đủ cho họ có 
thể tồn tại được. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn có thể dẫn đến hình thành một nhóm 
nghèo mới trong xã hội - nhóm những người bị mất đất, mất nghề. 

Trong nghiên cứu này và một số nghiên cứu khác ở các xã ven đô cho thấy, đa 
số các hộ bị thu hồi đất đã sử dụng tiền đền bù đất để đào tạo nghề mới cho các thành 
viên của gia đình, mua sắm phương tiện sản xuất hoặc làm vốn kinh doanh. Nếu còn 
dư dật thì họ xây nhà, gửi tiết kiệm. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ các hộ 
trong việc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sự hỗ trợ 
của chính quyền  còn  rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu nên nhiều hộ phải tự  
tìm việc làm với thu nhập thấp và không ổn định. 

Việc thu hồi đất của các hộ dân ở các xã ven đô đã làm thay đổi cơ bản sự 
phân bố đất đai trong từng xã, dẫn đến những bất bình đẳng trong phân bố tài sản (đất 
và các nguồn lực khác), kéo theo các bất bình đẳng trong phân công lao động và phân bố 
thu nhập. Sự bất bình đẳng này xảy ra ngay trong mỗi gia đình, chẳng hạn các thành 
viên trẻ tuổi dễ có cơ hội kiếm việc làm hơn người già và phụ nữ. Hơn nữa, do các hoạt 
động nông nghiệp bị giảm dần  đã làm cho vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông 
nghiệp không còn quan trọng nữa nên họ dễ trở thành những lao động dôi dư.  

Mặt khác, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng làm thay đổi chức năng 
truyền thống của các xã ven đô vốn là nơi cung cấp thực phẩm chủ yếu cho Hà Nội. 
Thay vào đó là các hoạt động sản xuất công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ đô 
thị. Các hoạt động này đòi hỏi người lao động phải có một trình độ học vấn nhất định 
và phải được đào tạo nghề thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tuy 
nhiên, do quá trình đô thị hóa nhanh đã làm cho người nông dân ven đô không kịp 
chuẩn bị để thích ứng với những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế-xã hội. Vì vậy, họ 
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thường không đáp ứng được những yêu cầu của người sử dụng lao động, dẫn đến tình 
trạng dư thừa lao động, đặc biệt là lao động nữ ở độ tuổi ngoài 40. Đây đang là một 
thách thức lớn đối với chính quyền các xã ven đô và chính quyền thành phố trong 
quá trình đô thị hóa. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ năm 1990 đến nay khu công nghiệp Sài Đồng 
đã thu hồi một phần lớn đất nông nghiệp của xã Gia Thụy và một phần của Thạch 
Bàn, nhưng chỉ tuyển dụng được rất ít người của địa phương vào làm việc trong các 
liên doanh ở khu công nghiệp này. Chẳng hạn, Thạch Bàn sau khi bàn giao đất cho 
khu công nghiệp đã dư ra 700 lao động, nhưng chỉ tuyển dụng được 249 người trong 
số đó vào làm việc trong các liên doanh. Gia Thụy cũng chỉ tuyển được 100 người 
nhưng đến nay chỉ còn khoảng 50 người đang làm việc vì các liên doanh không có đủ 
việc làm (Số liệu thống kê xã và thảo luận nhóm cán bộ xã); siêu thị Metro ở xã Cổ 
Nhuế dự định tuyển 50 lao động của xã, song thực tế cũng chỉ tuyển được 10 người 
(Thảo luận nhóm cán bộ xã, 2003). Nguyên nhân chính là do người lao động không 
đáp ứng đủ các yêu cầu của người sử dụng lao động. Do vậy, các chủ sử dụng lao 
động phải tuyển dụng lao động từ nơi khác đến, và hậu quả là thêm một gánh nặng 
quản lý người nhập cư lại đặt lên vai chính quyền các xã, trong khi họ đang phải lo 
giải quyết việc làm cho số lao động dôi dư. 

Trên thực tế, các lao động dôi dư từ nông nghiệp của các xã đã phải tự tìm 
kiếm việc làm như buôn bán, dịch vụ, làm thuê với các mức thu nhập rất khác nhau 
và không ổn định để thay thế cho thu nhập bị mất từ nông nghiệp. Kết quả phỏng 
vấn 100 hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên ở xã Cổ Nhuế cho thấy thu nhập của các 
hộ này có thể được phân thành 5 nhóm (xem Bảng 1): nhóm nghèo với thu nhập dưới 
5 triệu đồng/hộ/năm, nhóm thu nhập thấp từ 5 đến 15 triệu/hộ/năm, nhóm trung 
bình - 15 đến 25 triệu đồng/hộ/năm, nhóm khá - 25 đến 35 triệu đồng/hộ/năm, và 
nhóm thu nhập cao - trên 35triệu đồng/hộ/năm.  

Bảng 1: Phân bố thu nhập theo nhóm (năm 2002) 

 

TT Nhóm thu nhập Thu nhập trung bình 
hé/n¨m(®ång) 

1 Nhóm nghèo < 5 000 000 

2 Nhóm thu nhập thấp 5 000 000 - 15 000 000 

3 Nhóm thu nhập trung bình 15 000 000 - 25 000 000 

4 Nhóm thu nhập khá 25 000 000 � 35 000 000 

5 Nhóm thu nhập cao >35 000 000 

Nguồn: Số liệu từ kết quả nghiên cứu 

Thực tế cho thấy, nhóm nghèo và thu nhập thấp thường là các hộ thiếu lao 
động (do ốm đau, tàn tật), hộ thuần nông hoặc làm thuê, nhóm trung bình là các hộ 
buôn bán nhỏ, dịch vụ và những người hưởng lương từ các cơ quan nhà nước, nhóm 
khá là  các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và nhóm thu nhập cao là các chủ doanh 
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nghiệp lớn. Nguyên nhân thu nhập thấp từ nông nghiệp là do diện tích đất canh tác 
ngày càng bị thu hẹp và năng xuất cây trồng thấp do ô nhiễm môi trường. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, khoảng cách giữa nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập thấp 
là rất khác nhau. Điều này thể hiện một sự phân hóa thu nhập rõ rệt theo xu hướng 
cách biệt giữa hai nhóm.  

ở ba xã trong mẫu nghiên cứu, số hộ thuần nông đang ngày càng giảm dần 
(xem Bảng 2), thay vào đó là các hộ bán nông và phi nông. Tuy nhiên, đa số hộ 
nghèo ở các xã lại không phải là hộ thuần nông mà là các hộ có ít lao động để tạo ra 
thu nhập, hộ không có khả năng lao động, hoặc hộ không có vốn đầu tư phải đi làm 
thuê với thu nhập thấp và không ổn định (Phỏng vấn nhóm lãnh đạo xã và nhóm 
nghèo các xã). Tuy nhiên, dưới tác động của đô thị hóa các hộ thuần nông sẽ có 
nguy cơ bị rơi vào tình trạng nghèo khổ nếu thành phố không có các chính sách can 
thiệp phù hợp. 

Bảng 2: Phân bố nghề nghiệp theo hộ gia đình ở các xã (Đơn vị: hộ) 

 

Xã 

 

Năm 

Thuần 
nông 

Nông 
nghiệp và 
buôn bán

Nông 
nghiệp và 

tiểu thủ 
công 

Cán bộ 
nhà 

nước 

Buôn 
bán, 
kinh 

doanh 

Tiểu thủ 
công 

nghiệp 

May 
mặc 

2000 0 0 0 2913 1326 708 862 Sài Đồng 

2002 0 0 0 3050 1450 722 939 

2000 665 176 214 585 280 50 25 Thạch Bàn 

2002 670 176 214 587 280 50 28 

2000 610 110 0 425 272 - - Gia Thụy 

2002 549 270 0 484 342 420 - 

2000 1274 85 79 1408 334 110 1500 Cổ Nhuế 

2002 570 228 570 1900 1140 1400 2500 

 Nguồn: Thống kê của các xã 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự chuyển đổi nghề nghiệp ngày càng tăng ở mỗi 
xã, đặc biệt là ở xã Cổ Nhuế chỉ trong 2 năm số hộ thuần nông đã giảm đi một nửa. 
Điều đó  chứng tỏ tốc độ đô thị hóa đang gia tăng nhanh ở đây. Số hộ thuần nông ở 
Thạch Bàn tăng nhẹ hàng năm là do các cặp vợ chồng tách hộ sau kết hôn. Nhìn 
chung, Thạch Bàn ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa hơn so với các xã khác 
được nghiên cứu. Sự phân bố lao động cũng rất khác nhau giữa các ngành nghề và 
giữa các xã. Nguyên nhân của những khác biệt đó là do những đặc điểm địa lý, kinh 
tế và xã hội của mỗi xã cũng như quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội.  

Từ sự phân bố lao động khác nhau trong và giữa các ngành nghề đã dẫn đến 
sự bất bình đẳng trong phân bố thu nhập. Ví dụ trong nghề may gia công, các hộ 
may thuê nếu có việc đều thì sẽ có thu nhập trung bình khoảng 650.000đồng/tháng, 
trong khi các hộ là chủ xưởng may có thu nhập trung bình 4 triệu đồng/tháng. Thu 
nhập trung bình từ trồng lúa là 1,3 triệu đồng/hộ/năm, trong khi thu nhập trung 
bình từ buôn bán, dịch vụ là 12 triệu đồng/hộ/năm, từ tiểu thủ công nghiệp là 
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15,7triệu đồng/hộ/năm, từ lương nhà nước là 14,5triệu đồng/hộ/năm (Phỏng vấn cá 
nhân và thảo luận nhóm).  

Nguyên nhân của sự bất bình đẳng trong phân bố lao động và thu nhập giữa 
các ngành nghề là do nghề đó là nghề truyền thống (dệt, may), nghề có thu nhập cao 
(chủ doanh nghiệp, dịch vụ, buôn bán), nghề có nhiều cơ hội thăng tiến (cán bộ, giáo 
viên các cơ quan nhà nước và các trường đại học) nên thu hút được những người có 
tay nghề, có vốn đầu tư, vốn con người và vốn xã hội. Trái lại, các nghề nặng nhọc với 
thu nhập thấp và không ổn định thường tập trung những người không có vốn đầu tư, 
nghèo vốn con người và vốn xã hội. Kết quả thảo luận nhóm  nghèo ở các xã cho thấy 
các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo khổ hoặc thu nhập thấp của họ là do 
không có vốn đầu tư (chẳng hạn, mua máy may công nghiệp, học nghề...), trình độ 
học vấn thấp, sức khỏe yếu, thiếu lao động để tạo ra thu nhập. 

Do sự bất bình đẳng trong phân bố thu nhập nên đã bắt đầu hình thành ở các 
xã những nhóm thu nhập cao, nhóm thu nhập thấp, nhóm nghèo, nhóm các ông chủ 
và nhóm người làm thuê, đặc biệt là ở các xã có nghề tiểu thủ công nghiệp như Cổ 
Nhuế và Sài Đồng. Đây là tiền đề của sự phân tầng xã hội khi mà tăng trưởng kinh 
tế và phát triển đô thị đạt đến mức cao. 

 Tuy nhiên, bất bình đẳng trong phân bố lao động và thu nhập chưa chắc đã 
dẫn đến nghèo khổ nếu như xuất phát điểm của tăng trưởng kinh tế là cao. Song, nó 
chứa đựng một nguy cơ nghèo khổ tiềm ẩn nếu không có các chính sách can thiệp 
một cách có hiệu quả từ phía chính quyền thành phố, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế 
thị trường với điểm  xuất phát của tăng trưởng kinh tế thấp như hiện nay. 

ở các xã được nghiên cứu, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ ít và có xu hướng giảm dần 
hàng năm (xem bảng 3). Tình trạng mất đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa 
sẽ tiềm ẩn một nguy cơ làm cho các hộ bị mất đất có thể trở thành nghèo khổ nếu 
không có chính sách đền bù thỏa đáng và khôi phục cuộc sống của họ, đặc biệt là các 
hộ thuần nông.  

Bảng 3:  Số hộ nghèo ở các xã nghiên cứu 

Tên xã 2000 2001 2002 

Sài Đồng 85 62 39 

Thạch Bàn 172 197 178 

Gia Thụy 52 45 32 

Cổ Nhuế 65 65 45 

Nguồn: Số liệu thống kê của các xã 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, số hộ nghèo của xã Thạch Bàn tương đối cao và 
giảm chậm hàng năm so với các xã khác. Nguyên nhân là do Thạch Bàn là xã ngoại 
thành và ở xa trung tâm thành phố, đồng thời là xã có nhiều hộ thuần nông và 
không có nghề truyền thống.  

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học.          www.ios.org.vn 



                                                                                            Nguyễn Duy Thắng 69

Vấn đề bức xúc nhất của chính quyền các xã đang trong quá trình chuẩn bị 
chuyển thành phường hiện nay là làm thế nào để giải quyết việc làm cho số lao động 
dôi dư từ nông nghiệp đang ngày càng tăng, đặc biệt là số lao động nữ ở độ tuổi ngoài 
40. Số lao động này nếu không được giải quyết việc làm  sẽ trở thành gánh nặng cho 
mỗi gia đình, cho chính quyền địa phương và sẽ là nguyên nhân của sự nghèo khổ và 
các tệ nạn xã hội. 

4. Kết luận và đề xuất 

Thực tiễn cho thấy, đô thị hóa vừa thúc đẩy đô thị phát triển cả về kinh tế và 
xã hội lại vừa có những tác động bất lợi đến đời sống của người nghèo đô thị, đặc biệt 
là người nghèo ven đô. Những tác động bất lợi dễ nhận thấy như ô nhiễm môi trường, 
xuống cấp cơ sở hạ tầng, khan hiếm việc làm, mất đất canh tác, và những tác động 
tiềm ẩn như bất bình đẳng trong phân bố tài sản, việc làm và thu nhập, dẫn đến sự 
phân tầng xã hội và hình thành những nhóm nghèo mới. Đô thị hóa, tăng trưởng 
kinh tế và nghèo khổ đô thị có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Đô thị hóa và tăng 
trưởng kinh tế đô thị một mặt góp phần làm giảm tỷ lệ nghèo khổ, mặt khác lại  làm 
tăng sự phân hóa giàu nghèo và phân tầng xã hội. Ngược lại, nghèo khổ sẽ cản trở 
quá trình tăng trưởng và phát triển đô thị. 

Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy, để hạn chế những tác động bất lợi của đô 
thị hóa đến sự phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống của người dân, đặc biệt là người 
nghèo, thành phố cần phải có chiến lược phát triển toàn diện và bền vững với những 
chính sách can thiệp phù hợp và có hiệu quả. Chiến lược phát triển và chính sách 
can thiệp của Thành phố phải phù hợp với chiến lược và chính sách của quốc gia. 
Cần hạn chế và quản lý tốt người nhập cư để tránh sự đô thị hóa quá tải.  

Đối với vùng ven đô, cần chú trọng đến vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp và tạo 
việc làm thay thế cho các hộ nông dân bị mất đất nông nghiệp. Cần phải đền bù thỏa 
đáng cho các tài sản bị mất và có chính sách hỗ trợ khôi phục cuộc sống cho người bị 
ảnh hưởng để tránh nguy cơ bị rơi vào nghèo khổ. Tạo cơ hội cho người nghèo được 
tiếp cận đến các nguồn lực và các dịch vụ đô thị, giảm các bất bình đẳng trong kinh 
tế và xã hội. Tăng cường sự tham gia của người dân vào các hoạt động phát triển của 
địa phương, đặc biệt là tham gia vào quá trình lập chính sách và ra quyết định ảnh 
hưởng tới cuộc sống của họ. 

Các giải pháp cụ thể là: 

- Lập quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và các 
vùng ven đô và công khai cho nhân dân. Bản quy hoạch cần được phân chia thành 
từng giai đoạn cụ thể và chi tiết tránh tình trạng quy hoạch treo. Theo đó người dân 
có những định hướng và chiến lược phù hợp để có thể thích ứng được với những biến 
đổi về kinh tế và xã hội trong quá trình đô thị hóa. 

- Chính quyền các xã, phường cần phối hợp với các chủ sử dụng đất và với các 
cơ quan có liên quan  để xây dựng một kế hoạch cụ thể về đền bù và khôi phục cuộc 
sống của các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị. Kế 
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hoạch này phải bao gồm các biện pháp đền bù cho việc thu hồi đất và các tài sản bị 
ảnh hưởng, đào tạo nghề mới và giải quyết việc làm cho các lao động dôi dư. Việc đào 
tạo nghề phải gắn kết với thị trường lao động ở địa phương để có thể huy động tối đa 
nguồn nhân lực tại chỗ vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, dịch vụ 
đóng trên địa bàn các xã. Đây là giải pháp tốt để hạn chế dòng nhập cư từ nơi khác 
và giải quyết việc làm cho số lao động dôi dư khi bị thu hồi đất. 

- Đối với người nghèo, cần tạo điều kiện cho họ được tiếp cận đến các nguồn 
lực và các dịch vụ đô thị bằng những chính sách ưu đãi đặc biệt như cho vay vốn 
không lãi suất và không cần thế chấp, giảm hoặc miễn các chi phí giáo dục và khám 
chữa bệnh, cải thiện cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho họ mà không 
thu những khoản đầu tư ban đầu. Tư vấn việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề cho người 
nghèo, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo. Hỗ trợ vốn cho các xí nghiệp vừa và nhỏ để 
mở rộng sản xuất, thu hút người nghèo vào làm việc. 
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